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Tóm tắt: Dựa trên kết quả khảo sát định lưîng của Đề tài cấp
Bộ trọng điểm “Những đặc điểm cơ bản của hôn nhân ở Việt
Nam hiện nay và những yếu tố ảnh hưëng”, bài viết phân tích
các loại hình bất đồng và cách thức giải quyết bất đồng trong
hôn nhân ở Việt Nam hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy,
trong đời sống hôn nhân các bất đồng của ngưêi vợ và ngưêi
chồng thưêng liên quan đến sự khác biệt hoặc không phù hợp về
suy nghĩ, lối sống, tính cách, thói quen; chăm sóc giáo dục con
cái và vấn đề về kinh tế. Nhìn chung, phụ nữ có xu hưíng phản
ánh về bất đồng nhiều hơn so với nam giới. Cả nam và nữ đều
có những cách thức khác nhau trong việc giải quyết bất đồng
nhưng nhìn chung, những cách thức giải quyết bất đồng thưêng

hưíng tới việc duy trì sự bền vững cho mối quan hệ hôn nhân(1). 

Từ khóa: Hôn nhân; Quan hệ giữa vợ và chồng; Bất đồng giữa
vợ và chồng; Sự hài lòng về hôn nhân.
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1. Giới thiệu

Bất đồng, xung đột trong hôn nhân là một hưíng nghiên cứu rất ®ưîc
quan tâm bởi các học giả trên thế giới. Coleman (1984) định nghĩa xung
đột hôn nhân là sự bất đồng giữa hai vợ chồng do sự không phù hợp với
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nhau về các nhu cầu, mục tiêu và kỳ vọng. Xung đột trong hôn nhân gây
ra những ảnh hưëng xấu về tâm lý, sức khỏe của vợ, chồng và tác động
tiêu cực đến cả sự phát triển của con cái (Kluwer, Johnson, 2007). Tuy
nhiên, theo Coleman (1984), xung đột cũng có những tác động tích cực
bởi nó giúp vợ chồng hiểu nhau, hiểu về mối quan hệ của mình và có thể
giúp tránh ®ưîc những xung đột trong tư¬ng lai. Một số nguyên nhân
thưêng dẫn đến sự mâu thuẫn giữa vợ và chồng bao gồm sự căng thẳng về
tiền bạc và kinh tế, sự chuyển đổi sang vai trò làm cha mẹ, sự khác biệt về
tính cách, sự phân công lao động trong gia đình, việc dành thời gian, tình
cảm cho nhau và những vấn đề liên quan đến chăm sóc, dạy bảo con (xem
Lindsay, 1996; Mackey và O’Brien, 1995). 

Bất đồng, xung đột cũng là một chủ đề sớm ®ưîc quan tâm trong các
nghiên cứu xã hội về hôn nhân, gia đình ở Việt Nam. Bất đồng trong hôn
nhân ở Việt Nam thưêng liên quan đến sự khác biệt về lối sống, chăm sóc
giáo dục con cái, mối quan hệ với gia đình hai bên và các vấn đề về kinh
tế (Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch và các cơ quan khác, 2008; Nguyễn
Minh Hòa, 2000). Theo Vũ Tuấn Huy (2003), các yếu tố ảnh hưëng đến
xung đột của vợ chồng ở Việt Nam bao gồm đặc điểm nguồn lực, mức độ
ngưêi vợ, ngưêi chồng tham gia thực hiện công việc nội trợ và những kỳ
vọng về vai trò giới. 

Dựa trên kết quả khảo sát định lưîng của Đề tài cấp Bộ trọng điểm
“Những đặc điểm cơ bản của hôn nhân ở Việt Nam hiện nay và những yếu
tố ảnh hưëng” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tiến hành năm 2017,
®ưîc thực hiện trên 1819 trưêng hợp ở 7 tỉnh, thành là Hà Nội, Yên Bái,
Nam Định, Thừa Thiên – Huế, Đắc Lắc, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí
Minh, bài viết tập trung phân tích các loại bất đồng xảy ra trong đời sống
hôn nhân trong vòng một hai năm gần đây và cách thức mà ngưêi vợ,
ngưêi chồng ở Việt Nam giải quyết bất đồng của họ. Các nghiên cứu trên
thế giới cho thấy có sự khác biệt về chất lưîng hôn nhân, sự hài lòng trong
hôn nhân và cách thức giải quyết bất đồng trong hôn nhân giữa nam và nữ
(xem Amato và cộng sự, 2007; Kok-mun và cộng sự, 2009; Kurdek, 2005;
Mackey và O’Brient, 1995). Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi cũng xem
xét ảnh hưëng của yếu tố giới tính trong việc phản ánh các loại hình bất
đồng và cách thức giải quyết bất đồng trong hôn nhân ở Việt Nam.

2. Các bất đồng trong đời sống hôn nhân

Các bất đồng trong hôn nhân phản ánh ở nghiên cứu này có thể ®ưîc
tạm chia thành bốn nhóm. Nhóm thứ nhất là những bất đồng nảy sinh do
chính mối quan hệ giữa hai vợ chồng với nhau, bao gồm sự không phù hợp
về lối sống, suy nghĩ, tính cách của bản thân hai ngưêi và vấn đề về tình
cảm giữa hai vợ chồng. Nhóm thứ hai là những bất đồng về đời sống kinh
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tế, bao gồm việc làm ăn, kiếm sống và quản lý tiền bạc. Nhóm thứ ba là
bất đồng liên quan đến việc xử lý các mối quan hệ và cách ứng xử với
ngưêi khác, ví dụ như với cha mẹ, bạn bè. Cuối cùng là bất đồng về việc
chăm sóc, giáo dục con cái.

Theo kết quả khảo sát, vợ chồng ở Việt Nam hiện nay thưêng đối mặt
với những bất đồng về suy nghĩ, lối sống, thói quen của vợ/chồng mình.
Tần suất của những bất đồng về khía cạnh này diễn ra ở mức “Khá thưêng
xuyên” là 4,2% trong khi tỷ lệ này của các loại bất đồng khác đều chỉ
khoảng trên dưíi 2%. Tỷ lệ ngưêi trả lời “Không bao giờ” gặp phải loại
bất đồng này là 50,3% - thấp hơn nhiều so với tỷ lệ của các loại bất đồng
khác. Trong khi đó, loại bất đồng mà ngưêi trả lời ít gặp phải nhất là vấn
đề liên quan đến mối quan hệ với bạn bè và gia đình hai bên. Tỷ lệ “Không
lần nào” gặp phải bất đồng với vợ/chồng về vấn đề chăm sóc, đối xử với
cha mẹ, gia đình hai bên là 78,3% và với bạn bè là 74,6% (Bảng 1). 

Phân tích số liệu cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê
giữa nam và nữ khi phản ánh về những điều gây bất đồng trong hôn nhân
(ngoại trừ bất đồng về quan hệ với bạn bè). Tỷ lệ phụ nữ gặp phải bất đồng
về hầu hết các vấn đề đều cao hơn so với tỷ lệ của nam giới. Điều này cũng
tư¬ng đồng với kết quả nghiên cứu ở Mỹ của Amato và các cộng sự (2007)
cho thấy nữ giới phản ánh có xung đột trong hôn nhân nhiều hơn so với
nam giới. Bảng 2 cho thấy tỷ lệ nữ giới trải qua các bất đồng với ngưêi
bạn đời về hầu hết các vấn đề ở mức “Thỉnh thoảng” hoặc “Khá thưêng
xuyên” đều cao hơn hẳn so với nam giới.

Có thể có những nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc phụ nữ Việt Nam
thấy có nhiều bất đồng với ngưêi bạn đời của mình hơn so với nam giới.
Thứ nhất, về các vấn đề kinh tế, phụ nữ Việt Nam từ trong các xã hội
truyền thống đến nay vÉn ®ưîc ví như “tay hòm chìa khóa” của gia đình.
Các nghiên cứu ở Việt Nam đã chỉ ra rằng phụ nữ thưêng là ngưêi giữ tiền

Bảng 1. Mức độ diễn ra các bất đồng/không vừa ý về xử sự của vợ/chồng
trong vòng 1-2 năm qua (%)
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trong gia đình (xem Knodel và các cộng sự, 2005; Terrawichtchainan và
các cộng sự, 2010; Vũ Thị Thanh, 2009) bởi họ chịu trách nhiệm với việc
chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày. Theo Nyman (1999), giữ tiền trở thành
gánh nặng cho phụ nữ bởi họ phải suy nghĩ, lo lắng về nhu cầu của gia
đình và khả năng chi trả đáp ứng các nhu cầu đó. Có lẽ do phải đối mặt
với những tính toán, lo toan cho việc chi tiêu của gia đình nhiều hơn nên
phụ nữ cũng dễ đối mặt với những bất đồng về vấn đề này hơn so với nam
giới. Số liệu ở Bảng 2 cho thấy tỷ lệ phụ nữ gặp phải những bất đồng với
chồng mình về vấn đề sản xuất, kinh doanh là 25% và về vấn đề chi tiêu,
kinh tế của gia đình là 20,3%. Trong khi đó, tỷ lệ nam giới gặp phải bất
đồng với ngưêi bạn đời về vấn đề sản xuất kinh doanh của gia đình và vấn
đề chi tiêu, kinh tế khác của gia đình chỉ lần lưît là 17,4% và 16,6%. 

Thứ hai, đối với những bất đồng của hai vợ chồng về vấn đề liên quan
đến ngưêi khác (ví dụ như con cái và cha mẹ hai bên), tỷ lệ phản ánh có
sự bất đồng của phụ nữ cũng cao hơn so với của nam giới. Tư¬ng tù như
việc giữ tiền trong gia đình, phụ nữ ở Việt Nam thưêng đảm nhận các công
việc nuôi dạy, chăm sóc con cái nhiều hơn so với nam giới (xem Knodel
và các cộng sự, 2005; Terrawichtchainan và các cộng sự, 2010; Vũ Thị
Thanh, 2009). Một số học giả cho rằng do phụ nữ đảm trách nhiều công
việc gia đình khiến cho sự hài lòng trong đời sống hôn nhân của họ bị
giảm sút (Kok-moon và cộng sự, 2009). Bảng 2 cho thấy mức độ phụ nữ
có bất đồng với chồng trong vấn đề nuôi dạy, lo lắng cho con cái là 23,9%
trong khi tỷ lệ này của nam giới chỉ là 15,6%. 

Về vấn đề chăm sóc, đối xử với cha mẹ, gia đình hai bên, phụ nữ dưêng
như cũng trải qua bất đồng với ngưêi bạn đời về vấn đề này nhiều hơn so
với nam giới (tỷ lệ của nữ giới là 7,9% và của nam giới là 4,4%). Trong
xã hội truyền thống ở Việt Nam, ngưêi con gái thưêng ®ưîc xem là “con
ngưêi ta” bởi phụ nữ ®ưîc cho rằng sẽ lấy chồng và trở thành thành viên

Bảng 2. Tư¬ng quan giữa giới tính và mức độ phổ biến của bất đồng ở
cả hai mức “Thỉnh thoảng” và “Khá thưêng xuyên” 

Ghi chú: Mức ý nghĩa thống kê * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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của gia đình chồng (Trần Đình Hưîu, 1991). Với vai trò là ngưêi con dâu,
ngưêi phụ nữ phải gánh trách nhiệm chăm lo cho gia đình chồng và tạo
lập tốt các mối quan hệ với gia đình của chồng (Nguyễn Thị Vân Anh, Lê
Ngọc Văn, 2005; Phạm Văn Bích, 1999). Ngưêi phụ nữ thưêng ®ưîc giáo
dục và ®ưîc kỳ vọng sẽ tuân theo nề nếp của nhà chồng và cân bằng ®ưîc
các mối quan hệ với bên chồng (Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Ngọc Văn,
2005; Trần Đình Hưîu, 1991). Những giá trị, chuẩn mực mang tính gia
trưëng kỳ vọng và đòi hỏi nhiều về trách nhiệm của ngưêi phụ nữ đối với
gia đình chồng trên vị thế là một ngưêi con dâu có thể khiến phụ nữ đối
mặt với nhiều trách nhiệm và áp lực. Bởi vậy, phụ nữ dễ gặp phải những
bất đồng trong việc đối xử cha mẹ, gia đình hai bên gia đình nhiều hơn so
với nam giới.

Thứ ba, về những bất đồng liên quan đến mối quan hệ giữa hai vợ
chồng, mức độ ngưêi phụ nữ trải qua các bất đồng về đời sống tình cảm
vợ chồng và về suy nghĩ, lối sống, thói quen không phù hợp của mỗi ngưêi
đều cao hơn so với nam giới. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ nữ giới trải qua
những bất đồng về suy nghĩ, lối sống, thói quen không phù hợp của mỗi
ngưêi ở cả hai mức “Thỉnh thoảng” và “Khá thưêng xuyên” là 30,1%
trong khi tỷ lệ này của nam giới chỉ là 20,8%. Mỗi cá nhân bưíc vào cuộc
hôn nhân cùng với những tính cách, suy nghĩ, lối sống của riêng mình đã
®ưîc hình thành trong một thời gian dài. Sự khác biệt và không phù hợp
về suy nghĩ, lối sống, thói quen có thể dẫn đến những điều bất đồng và
không hài lòng. Một số nghiên cứu cho thấy nam giới sau khi kết hôn có
xu hưíng duy trì lối sống, thói quen, sở thích của cá nhân mình trong khi
phụ nữ phải thay đổi nhiều hơn để thích ứng với ngưêi chồng và duy trì sự
hòa thuận giữa hai vợ chồng (xem Martin và Mahoney, 1999, Thanh Thi
Vu, 2015). Việc ngưêi đàn ông ít có sự điều chỉnh lối sống, thói quen sau
khi kết hôn để phù hợp với đời sống hôn nhân có lẽ đã dẫn đến việc gia
tăng sự bất đồng của ngưêi phụ nữ về vấn đề này. 

Đối với những bất đồng về đời sống tình cảm, tỷ lệ phụ nữ gặp phải
những bất đồng này ở cả hai mức “Thỉnh thoảng” và “Khá thưêng xuyên
“là 18,9% trong khi tỷ lệ này của nam chỉ là 15,9%. Nhìn chung, phụ nữ
thưêng có xu hưíng không hài lòng về cách thể hiện tình cảm, sự quan
tâm đối với ngưêi bạn đời nhiều hơn so với nam giới. Một số học giả cho
rằng phụ nữ thưêng đặt nhiều kỳ vọng vào sự gần gũi và hỗ trợ tình cảm
giữa hai vợ chồng trong khi điều này khó có thể ®ưîc đáp ứng bởi ngưêi
chồng (Bernard, 1976, trích theo Shek, 1995). Nam giới thưêng ít có xu
hưíng thể hiện tình cảm, ít chú trọng đến việc tăng cưêng các hoạt động
để gắn kết hai vợ chồng (Horchschild, 1983; Lindsay, 1996) và điều này
đôi khi gây ra sự thất vọng cho ngưêi vợ (Huston, 2009). Phụ nữ thưêng
tham gia nhiều hơn vào việc quan tâm, chăm sóc ngưêi bạn đời và họ cũng
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kỳ vọng nhận ®ưîc sự quan tâm, chăm sóc từ ngưêi chồng. Việc không
®ưîc thỏa mãn những kỳ vọng về tình cảm có thể khiến phụ nữ cảm thấy
bất đồng hoặc không hài lòng với ngưêi bạn đời. 

3. Cách giải quyết bất đồng

Cách thức giải quyết bất đồng ®ưîc cho rằng có ảnh hưëng nhiều đến
hôn nhân hơn là bản thân sự bất đồng (Schwarzwald và các cộng sự, 2008).
Một số nghiên cứu trên thế giới chỉ ra có hai xu hưíng giải quyết bất đồng
trong hôn nhân. Xu hưíng thứ nhất là l¶ng tránh (avoidance) - đó là việc
từ chối hoặc tránh thảo luận trực tiếp về những bất đồng, ví dụ như im lặng,
bỏ đi nơi khác hoặc cứ để cho mọi chuyện tự qua đi. Xu hưíng thứ hai là
đối mặt (confrontation) - đó là việc cố gắng thể hiện suy nghĩ và cảm xúc
liên quan đến bất đồng một cách trực tiếp với vî/chång, ví dụ như trao đổi,
tranh luận, cãi nhau (Mackey và O’Brien, 1995). Trong những phân tích về
cách thức giải quyết bất đồng dưíi đây, chúng tôi cũng xem xét các cách
giải quyết bất đồng theo hai hưíng là đối mặt và l¶ng tránh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy khi có mâu thuẫn xảy ra, những cách thức
giải quyết mâu thuẫn của vợ, chồng hiện nay thưêng mang tính đối mặt
một cách tích cực, ví dụ như cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết. Sự
lựa chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng việc “Cùng nhau bàn bạc tìm
cách giải quyết” chiếm tỷ lệ khá cao. Có tới 1021 trưêng hợp (chiếm
56,2%) cho biết giải quyết này là “Hầu như là đúng” và 585 trưêng hợp
(chiếm 32,2%) cho biết cách giải quyết này là “Tư¬ng đối đúng” so với
cách giải quyết mâu thuẫn của họ trên thực tế. 

Ngưîc lại, xu hưíng đối mặt mang tính tiêu cực - đó là “Vî/chång tôi
thưêng to tiếng với nhau khi có điều gì đó không đồng ý” có tỷ lệ lựa chọn
khá ít, chỉ có 50 trưêng hợp (chiếm 2,8%) đánh giá ở mức “Hầu như là
đúng” và 192 trưêng hợp (chiếm 10,6%) đánh giá ở mức “Tư¬ng đối
đúng”. Phần lớn ngưêi trả lời cho biết giải quyết mâu thuẫn bằng cách này
không đúng với với vợ chồng họ.

Giải quyết bất đồng bằng cách không đối mÆt/l¶ng tránh, ví dụ như
“Cho qua, để mọi chuyện lắng xuống tự nhiên” cũng ®ưîc lựa chọn bởi
khoảng một nửa số ngưêi trả lời. Cụ thể, có 25,4% cho biết cách giải quyết
này là “Hầu như là đúng” và 26,6% cho biết cách giải quyết này “Tư¬ng
đối đúng” đối với cách giải quyết mâu thuẫn của họ trên thực tế.

Ngoài ra, một cách thức l¶ng tránh khác ®ưîc ngưêi trả lời lựa chọn ít
hơn là lặng lẽ chịu đựng. Chỉ có 218 trưêng hợp (chiếm 12,0%) lựa chọn
mức “Hầu như là đúng” và có 369 trưêng hợp (chiếm 20,3%) lựa chọn
mức “Tư¬ng đối đúng” đối với phư¬ng án “Khi có gì đó không đồng ý với
vợ/chồng, tôi lặng lẽ chịu đựng”. 
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Nghiên cứu ở Mỹ của Mackey và O’Brien (1995) cho thấy nam giới có
xu hưíng sử dụng các cách thức l¶ng tránh trong khi nữ giới có xu hưíng
sử dụng các cách thức đối mặt khi có mâu thuẫn trong hôn nhân. Trong
nghiên cứu này, chúng tôi thấy có sự khác biệt giữa nam và nữ trong việc
lựa chọn cách giải quyết khi có mâu thuẫn. Tỷ lệ nam giới cho biết vợ
chồng họ giải quyết mâu thuẫn bằng cách đối mặt tích cực cao hơn so với
tỷ lệ của nữ giới. Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ nam giới tán đồng với
phư¬ng án “Khi có chuyện gì đó xảy ra, chúng tôi thưêng cùng nhau bàn
bạc tìm cách giải quyết” ở mức “Hầu như là đúng” là 60,7% và ở mức
“Tư¬ng đối đúng” là 31,7%. Trong khi đó, tỷ lệ lựa chọn phư¬ng án này
của phụ nữ ở mức “Hầu như là đúng” và Tư¬ng đối đúng” chỉ lần lưît là
52% và 32,7%. Ngưîc lại, nữ giới cho biết vợ chồng họ có cách giải quyết
mâu thuẫn bằng cách đối mặt mang tính tiêu cực lại nhiều hơn nam giới,
thể hiện ở tỷ lệ lựa chọn “Vî/chång tôi thưêng to tiếng với nhau khi có
điều gì đó không đồng ý/ không hài lòng” ở mức hầu như là đúng của nữ
là 3,6%, cao gấp đôi so với tỷ lệ của nam là 1,8%.

VÒ xu hưíng giải quyết mâu thuẫn bằng cách l¶ng tránh, nghiên cứu
này cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê giữa nam
và nữ trong việc lựa chọn phư¬ng án “Khi mâu thuẫn xảy ra, chúng tôi
thưêng cho qua, để mọi chuyện lắng xuống tự nhiên” (P>0.05). Tuy nhiên,
tỷ lệ phụ nữ giải quyết mâu thuẫn mang tính lảng tránh “lặng lẽ chịu
đựng” cao hơn hẳn so với nam giới. Cụ thể, tỷ lệ tán đồng với phư¬ng án
“Khi có gì đó không đồng ý với vợ/chồng, tôi lặng lẽ chịu đựng” ở mức
“Hầu như là đúng” và “Tư¬ng đối đúng” của nữ giới lần lưît là 14,5% và

Bảng 3. Cách giải quyết các bất đồng

Ghi chú: Mức ý nghĩa thống kê * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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21,6%, trong khi những tỷ lệ này của nam giới chỉ lần lưît là 9,4% và
19,1%. Điều này có lẽ ảnh hưëng bởi những giá trị truyền thống kỳ vọng
đối với phụ nữ về đức tính biết chịu đựng. Ngưêi Việt Nam có câu:
“Chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa không đời nào khê”. Phụ nữ
thưêng ®ưîc ví như ngưêi giữ lửa ấm trong gia đình và họ có xu hưíng
nhẫn nại, chịu đựng để gìn giữ sự yên ấm cho gia đình.

4. Kết luận

Bất đồng dưêng như là điều khó tránh khỏi trong hôn nhân. Hầu hết
những ngưêi tham gia nghiên cứu này cho biết họ có trải qua các loại bất
đồng với vợ, chồng của mình ở các mức độ khác nhau. Loại bất đồng phổ
biến nhất trong hôn nhân thưêng liên quan đến sự khác biệt hoặc không
phù hợp giữa hai vợ chồng về suy nghĩ, lối sống, thói quen, tính cách;
chăm sóc giáo dục con cái và các vấn đề về kinh tế. Điều này cũng tư¬ng
đồng với các kết quả trong một số nghiên cứu khác quan tâm đến bất đồng,
mâu thuẫn trong hôn nhân ở Việt Nam (ví dụ như Nguyễn Minh Hòa,
2000; Vũ Tuấn Huy, 2003). Những hành vi, ứng xử liên quan đến lối sống,
thãi quen cũng là nguyên nhân khiến ngưêi trả lời thấy bất đồng nhất hoặc
không hài lòng nhất với vợ/chồng của mình.

Nhìn chung, phụ nữ dưêng như trải qua các bất đồng và không hài lòng
với ngưêi bạn đời của mình nhiều hơn so với nam giới trên hầu hết các
khía cạnh của đời sống hôn nhân, ví dụ như trong lĩnh vực kinh tế (làm ăn,
kiếm sống và quản lý tiền bạc), chăm sóc giáo dục con cái, ứng xử với gia
đình hai bên và trong mối quan hệ giữa chính bản thân hai ngưêi liên quan
đến tình cảm, tính cách và lối sống. Điều này cũng phù hợp với các kết

Bảng 4. Tư¬ng quan giữa giới tính và xu hưíng đối mặt 
khi có mâu thuẫn (%)

Ghi chú: Mức ý nghĩa thống kê * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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quả nghiên cứu khác trên thế giới cho thấy chất lưîng hôn nhân của phụ
nữ thấp hơn so với của nam giới thể hiện ở việc phụ nữ hài lòng với đời
sống hôn nhân ít hơn so với nam giới (xem Allendorf và Ghimire, 2013;
Bulanda, 2011; Halpern-Meekin, Tach, 2013).

Về cách giải quyết xung đột, kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung
vợ chồng hiện nay thưêng có cách giải quyết đối mặt một cách khá tích
cực, ví dụ như cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết mâu thuẫn. Trong
khi đó, họ ít có cách hình thức đối mặt mang tính tiêu cực như to tiếng với
nhau. Một số cách thức l¶ng tránh khi giải quyết mâu thuẫn, ví dụ như để
mọi chuyện lắng xuống tự nhiên, cũng ®ưîc khá nhiều ngưêi lựa chọn khi
đề cập tới cách giải quyết mâu thuẫn của vợ chồng họ.

Tư¬ng đồng với một số nghiên cứu khác, nghiên cứu của chúng tôi cho
thấy có sự khác biệt giữa nam và nữ khi đề cập tới cách thức giải quyết
mâu thuẫn. Tuy nhiên, không có một xu hưíng giải quyết bất đồng nào
(đối mặt hoặc l¶ng tránh) đặc trưng riêng cho mỗi giới như ở trong một số
nghiên cứu trên thế giới (ví dụ như của Mackey và O’Brien, 1995). Nam
giới và phụ nữ ở Việt Nam giải quyết bất đồng thông qua đối mặt hoặc
l¶ng tránh bằng những cách thức khác nhau. Nam giới thưêng có xu
hưíng phản ánh những cách đối mặt mang tính tích cực (ví dụ như cùng
nhau bàn bạc giải quyết) nhiều hơn so với nữ giới. Ngưîc lại, nữ giới phản
ánh những cách đối mặt tiêu cực (ví dụ như to tiếng với nhau) cao hơn so
với nam giới. Bên cạnh đó, có một số cách giải quyết mâu thuẫn mang tính
lảng tránh phổ biến hơn đối với nữ giới - đó là “lặng lẽ chịu đựng”. Sự lặng
lẽ chịu đựng của phụ nữ có lẽ do chịu ảnh hưëng bởi những chuẩn mực xã
hội coi ngưêi phụ nữ có vai trò như ngưêi giữ ngọn lửa ấm cho gia đình.
“Chồng nóng thì vợ bớt lời” - những câu ngạn ngữ đó đã cho thấy sự kỳ
vọng đối với phụ nữ về việc cần nín nhịn để giữ hòa khí cho gia đình. Điều
này không chỉ thấy ở xã hội Việt Nam mà còn ở nhiều nưíc khác. Một số
nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra rằng phụ nữ thưêng có xu hưíng đặt
nhu cầu, lợi ích của mình xuống sau, họ không muốn chống đối lại chồng
và cố gắng để ngưêi chồng không bực mình hay thất vọng (Jamieson,
1998; Martin and Mahoney, 2009).

Như vậy, mặc dù bất đồng là điều khó tránh khỏi trong hôn nhân nhưng
những cách thức phổ biến trong giải quyết bất đồng của những ngưêi vợ,
ngưêi chồng ở Việt Nam hiện nay (dù là đối mặt bằng cách nhẹ nhàng góp
ý cho nhau hay l¶ng tránh bằng việc lặng lẽ chịu đựng) đều có xu hưíng
hưíng tới việc hạn chế sự căng thẳng giữa hai vợ chồng khi có bất đồng.
Bởi thế, trong khi nhiều quốc gia ở phư¬ng Tây đang phải đối mặt với sự
suy giảm của hôn nhân một phần do có sự gia tăng đổ vỡ của các cuộc hôn
nhân (xem Amato và các cộng sự, 2007; Lindsay, Deborah Dempsey,
2009) nhưng đối với trưêng hợp Việt Nam, tư¬ng đồng với một số kết quả
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nghiên cứu khác (ví dụ như Williams, 2009; Thanh Thi Vu, 2017), chóng
tôi nhận thấy rằng trong thời gian tới, hôn nhân ở Việt Nam vẫn có khả
năng vẫn duy trì ®ưîc sự ổn định bởi lẽ cách thức giải quyết bất đồng trong
hôn nhân của vợ, chồng ở Việt Nam thưêng hưíng tới việc duy trì sự bền
vững của mối quan hệ hôn nhân.n

Chú thích

(1) Bài viết là sản phẩm của Đề tài cấp Bộ trọng điểm “Những đặc điểm cơ bản
của hôn nhân ở Việt Nam hiện nay và những yếu tố ảnh hưëng” (Mã số: KHXH
-GĐ /16-19/02). Đề tài thuộc Chư¬ng trình “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia
đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưíc và hội nhập quốc tế”
của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
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